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KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015 - 2016

 Căn cứ Quyết định số 2792/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục Mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
 Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH  ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 đối với cấp Tiểu học;

Thực hiện Hướng dẫn số 1017/SGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số  51/PGD&ĐT- GDTH ngày 31/8/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục Tiểu học;  

Căn cứ  tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Cẩm Văn  xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

1. Kết quả phổ cập: 

- Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi ra lớp: đạt 100%. 


- Duy trì sĩ số: 567/567 đạt 100%(  4 HSKT).

          - Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 82/85 đạt 96,5%.

- CSVC: Sử dụng hợp lý CSVC hiện có. Trang thiết bị dạy học đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu dạy - học. Cảnh quan trường luôn sạch sẽ và th©n thiện.

- Bể bơi của trường hoạt động có hiệu quả. Hè 2015 dạy 59/60 HS biết bơi.

- Trường giữ vững  Phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi  mức độ II.

2. Chất lượng dạy - học.
 Đầu năm: 20 lớp,  567 học sinh.  Cuối năm học : 20 lớp, 564 học sinh(3 HS chuyển đi)

* Chất lượng mũi nhọn :

- Học sinh giỏi cấp Quốc gia : 01 (bộ môn ATGT).

-  Học sinh giỏi tỉnh: 02 ( 01 HS Môn bóng đá, 01 HS  môn Văn hóa).

 - Học sinh giỏi huyện: 14 

         + Tiếng Anh Victoria (lớp 2) cấp huyện: đạt 8/8 em ( trong đó co 01 giải nhì, 3 giải ba)

          + Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 đạt 4/6 em

          + Giao lưu giải bơi do Huyện đoàn tổ chức: 1 HS giải nhì, 1 HS giải KK, Trường đạt giải nhì.

Thi ATGT: GV có 18 bài. HS có 312 bài.

Có 95 bài tham gia cuộc thi ý tưởng trẻ thơ,  267 bài dự thi Ô tô mơ ước của hãng Hon đa, 180 bài dự thi viết thư Quốc tế UPU.
     * Chất lượng đại trà:

    100% HS  đạt năng lực, phẩm chất

     HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện: 251/560 đạt 44,8%
     HS đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện 166/560 đạt   29,6%

     HS khen thưởng từng mặt: 03

     HS lên lớp :557 /564 đạt 98,8%

     HS hoàn thành CTTH 88/88 em đạt 100%
3- Các danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015:

+ Tập thể:

              Trường: Tập thể LĐTT (Xếp thứ 7/21)
    Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

    Công đoàn thi Mâm cơm dinh dưỡng đạt giải nhất cấp huyện.

   Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen Duy trì tốt Cơ quan đơn vị văn hóa giai doạn 2010-2014


Đoàn đội: Xuất sắc   

+ Cá nhân:  4 CSTĐ cấp Cơ sở , 1đc được Công đoàn GD Tỉnh HD tặng giấy khen, 1 đc được Công đoàn ngành tặng giấy khen. 22 đc đạt danh hiệu LDTT

PHẦN II: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

A-  Đặc điểm tình hình, những thuận lợi - khó khăn
 1. Khái quát tình hình địa phương 
Xã Cẩm Văn nằm ở phía Đông bắc huyện Cẩm Giàng với diện tích hành chính 567,89 ha. Xã được chia thành 5 thôn với 8123 khẩu. Nền kinh tế của xã phát triển mạnh nhờ chủ yếu là sản xuất nông sản như cà rốt, rau màu và buôn bán. Những năm gần đây các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục, cùng nhà trường quản lý và dạy dỗ con em mình. Đặc biệt Thực hiện NQ đại hội  Đảng bộ xã lần thứ 21, Chương trình xây dựng Nông thôn mới được Đảng ủy, UBND, HDND quan tâm và được toàn đân ủng hộ. Trường Tiểu học Cẩm Văn bước vào năm học mới  với nhiều khởi sắc.

2. Tình hình nhà trường

a. Những thuận lợi- khó khăn

- Thuận lợi: GV cơ bản là người địa phương và ở xã lân cận. CBGV làm việc có trách nhiệm, nhiệt tình tâm huyết với nghề. 100% CBGV có bằng cấp đạt chuẩn và trên chuẩn.

Trường luôn nhận được sự ủng hộ của Đảng ủy, UBND xã và sự đồng thuận của phụ huynh HS.

- Khó khăn: Trường còn 6 phòng học cấp bốn với diện tích quá chật hẹp so với số lượng HS /lớp.

- Do lịch sử để lại và thực tế nhận thức của phụ huynh HS mà việc rèn phát âm chuẩn L/N cho HS-GV còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh phí chi trả cho dạy 2buổi/ngày quá ít, không đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của GV trong khi trường vẫn dạy 2buổi/ ngày theo nhiệm vụ năm học.
b. Số liệu cụ thể:

+ Lớp - học sinh:

	Khối
	Năm học

2015-2016
	So với

năm học 2014-2015
	Tăng- giảm

	
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	

	1
	4
	117
	4
	121
	Giảm 4 HS

	2
	4
	115
	4
	129
	Giảm 14 HS

	3
	4
	126
	3
	95
	Tăng 1 lớp, tăng 31 HS

	4
	3
	96
	5
	128
	Giảm 2 lớp, giảm 32 HS

	5
	4
	126
	4
	87
	Tăng 39 HS

	Cộng
	19
	580
	20
	560
	Giảm  1 lớp, tăng 20 HS


       + Đội ngũ CBQL- GV-NV

	Đội ngũ
	Năm học 2015-2016
	So với năm học 2014-2015
	Tăng, giảm

	
	TS
	Trình độ đào tạo
	HĐ
	TS
	Trình độ đào tạo
	HĐ
	

	
	
	ĐH
	CĐ
	TH
	
	
	ĐH
	CĐ
	TH
	
	

	CBQL
	02
	02
	
	
	
	02
	02
	
	
	
	

	GV văn hóa
	24
	19
	5
	
	3
	24
	19
	5
	
	3
	

	GV dạy chuyên ÂN
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	GV dạy chuyên MT
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	GV dạy chuyên TD
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	GV dạy chuyên NN
	02
	02
	
	
	01
	02
	01
	01
	
	01
	

	GV dạy chuyên TH
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	Nhân viên TV-TB
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	Nhân viên Y tế - TQ
	01
	
	
	01
	01
	01
	
	
	01
	01
	

	Nhân viên VT-KT
	01
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	

	Nhân viên bảo vệ
	01
	
	
	
	01
	01
	
	
	
	01
	

	Nhân viên khác
	01
	
	
	01
	01
	01
	
	
	01
	01
	


29 GV trong đó  trình độ đại học 24/29 đạt 82,7%

5 nhân viên VP: đại học 4/5 đạt 80%

  + CSVC nhà trường:

	Nội dung
	Năm học 2015-2016
	So với năm học 

2014-2015
	Tăng, giảm

	Phòng học
	Tổng số
	20
	20
	

	
	Cấp 4
	14
	14
	

	
	Học nhờ, tạm
	6
	6
	


	Phòng làm việc
	HT
	01
	01
	

	
	PHT
	01
	01
	

	
	Văn phòng
	01
	01
	

	
	Tổ CM
	03
	03
	

	
	Thư viện
	01
	01
	

	
	Thiết bị
	01
	01
	

	
	Truyền thống
	01
	01
	

	
	Đoàn đội
	
	
	

	
	Y tế
	01
	01
	

	
	Bảo vệ
	01
	01
	

	
	Khác
	
	
	

	Bàn, ghế HS
	TS ( bộ)
	290
	290
	

	
	2 chỗ ngồi
	280
	280
	

	Thiết bị dạy học
	Máy vi tính
	25
	25
	

	
	Máy chiếu
	14
	14
	

	
	Ti vi- Video
	14
	14
	

	
	Đài caset
	01
	01
	

	
	Đàn ooc gan
	02
	02
	

	
	Đàn ooc gan điện tử
	0
	0
	

	
	TB khác
	
	
	


* Hiện tại đã bổ sung nâng cấp 5 phòng chức năng, sân, 1 màn chiếu
B- Kế hoạch năm học 2015-2016

       I - Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD& ĐT theo NQ TƯ khóa XI

- Phát huy và thực hiện hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường

- Quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực của HS.

- Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý HS, tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống. Linh hoạt triển khai mô hình trường tiểu học mới.

- Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, thực hiện nghiêm túc TT 30/2014/TT-BGD&ĐT.

- Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới khi có đủ điều kiện,

- Duy trì và củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

- Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia và tổ chức dạy 2buổi/ ngày.

- Đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thong tin trong quản lý và dạy học.

     II- Nhiệm vụ cụ thể : 
   NV1. Thực hiện c¸c cuộc vận động và phong trào thi đua .
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả về phát âm chuẩn giữa L-N

-Thực hiện Chỉ thị số 2325/CT-BGD ĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học tr­​íc ch​­¬ng trình lớp 1; Thông t​ư số 17/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về Dạy thêm học thêm.

- Tiếp tục tăng cư​ờng công tác quản lý thu chi trong nhà trư​ờng. giảm tỷ lệ HS yếu, không để HS ngồi nhầm lớp.

- Đẩy mạnh phong trào Xây dựng trư​ờng lớp xanh, sạch, đẹp. Tích cực giáo dục Văn hóa truyền thống địa phư​ơng. Tổ chức tốt Lễ khai giảng, Lễ ra trư​ờng. Củng cố và duy trì tốt phòng truyền thống của trư​ờng. Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học đối với HS lớp 1.

- Cán bộ giáo viên, nhân viên tự giác đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng cơ quan văn hoá.

- Cán bộ nữ phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà".  NV2. Thực hiện Phổ cập GD Tiểu học đúng độ tuổi 
   -Thực hiện nhiệm vụ phổ cập theo CV số 01 của BC § phổ cập ngày 12-6-2015

  - Thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục, duy trì số lượng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

   - Thực hiện kế hoạch Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt các điều kiện theo Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009. 
- ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản lý số liệu phổ cập. Sử dụng hiệu quả phần mềm phổ cập theo công văn số 7475/BGD&ĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc triển khai thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2014/NDD-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục , xóa mù chữ
   NV3. Thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục:

3.1 Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày.
         - Tiếp tục tổ chức cho HS được học 2buổi/ngày

Thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày. Đảm bảo cho HS tự học có hướng dẫn của GV, không giao bài tập về nhà. Dạy học các môn học bắt buộc,các môn học tự chọn.
- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại  khóa với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp và hiệu quả.
- Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực của HS
3.2. Dạy học tiếng Anh:
- Tổ chức cho 100% HS toàn trường được học tiếng Anh. HS lớp 1-2 học trên tinh thần tự nguyện, theo đăng kí của phụ huynh HS.

- Có kế hoạch để HS lớp 3-4-5 được học tiếng Anh 4 tiết/ tuần, dạy đủ 4 kĩ năng nghe, nói đọc, viết.

- Khối 3,4 dạy theo chương trình Sách giáo khoa tiếng Anh 3. Khối 5 thực hiện dạy theo chương trình SGK 5.

- Khối 1-2 dạy tiếng Anh tăng cường thực hiện chương trình, tài liệu Next Sop của Đề án Victoria được Sở GD&ĐT thẩm định năm 2013.

3.3. Tiếp tục tổ chức cho HS lớp 3-4-5 học tin học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/Q §- BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học- Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để HS được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo.
3.4: Dạy học tích hợp:

Tích cực thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục ( bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo ; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ; quyền và bổn phận của trẻ em ; bình đẳng giới ; an toàn giao thông ; phòng chống tai nạn thương tích ; phòng chống HIV/AIDS…) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp cần đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng dạy đối với giáo viên.
3.5 Giáo dục kĩ năng sống :

         - Tích cực giáo dục kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động giáo dục  và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho HS..

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 1537/CT-BGD&ĐT ngày 05/5/2014 của BGD&ĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS, sinh viên ; TT số 04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2014ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa,.

- Khai thác có hiệu quả phòng truyền thống trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phấn đấu là phòng truyền thống điểm của huyện.
- Đưa tiết dạy Lịch sử địa  phương vào chương trình học. HS được tham quan một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử tại địa phương. Giúp HS hiểu được ý nghia của di tích và bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương đất nước.

3.6 Thực hiện chương trình giáo dục ATGT :

Thực hiện theo HD số 20/HD-PGD& ĐT-GDTH ngày 11 tháng 9 năm 2015 về triển khai công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trong trường học.
Có kế hoạch về AT giao thông. Tích cực hưởng ứng các cuộc giao lưu do BGD&ĐT phối hợp với các đơn vị tổ chức như Vẽ tranh ATGT với chủ đề  “ Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 5. Giao lưu tìm hiểu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”. Lần thứ 8, cuộc thi vẽ tranh” Ý tưởng trẻ thơ “ lần thứ 9.

- Hạn chế tối đa tai nạn thương tích tại trường.
     NV4. Áp dụng mô hình trường tiểu học mới :
- Triển khai các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực HS. Đổi mới kiểm tra đánh giá HS theo chỉ đạo của BGD&ĐT. Chú trọng việc nhận xét, động viên, góp ý học sinh trong quá trình học tập. GV tạo cơ hội để HS trải nghiệm.

- Linh hoạt trong việc áp dụng mô hình trường tiểu học mới VNEN. Trang trí lớp học thân thiện.

- Tiếp tục tham dự tập huấn, trao đổi triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, hoạt động của Hội đồng tự quản nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho các em.

- Tiếp tục thực hiện đề án ” Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột  theo quyết định số 6120/QDD-BGD&ĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng BGD và công văn số 3535/BGD&ĐT ngày 27/5/2013 về hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào dạy học môn TNXH và môn khoa học trong trường tiểu học.
- Tiếp tục triển khai dạy Mỹ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số 1019/SGD&ĐT ngày 31/8/2015.

NV5: Sinh hoạt tổ khối chuyên môn, tổ chức Hội giảng

Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối chuyên môn trong trường một cách sáng tạo, có nề nếp, hiệu quả, Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng nhằm nâng cao năng lực  cho CBQL và GV. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới các hoạt động dánh giá HS, tạo cơ hội để mỗi CBGV phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. Tăng cường tổ chức chuyên đề cấp tổ, cấp trường  để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm dạy học và giáo dục HS theo Kế hoạch số 80/KH- BGD& ĐT ngày 25/2/2014 về Tổ chức đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn,, công văn số 1326/SGD&ĐT ngày 04/11/2014 của SGD&ĐT về đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy- học và đánh giá HS tiểu học. Động viên GV tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến” Trường học kết nối”.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề về Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn.
- Tiếp tục đổi mới, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho GV theo Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 về hướng dẫn sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trường triển khai mô hình VNEN. Lập kế hoạch, tổ chức cho CBGV thăm quan trao đổi kinh nghiệm tại các trường triển khai Mô hình trường tiểu học mới.

       - Có những tiết dạy hay để lưu tại trang  website của trường
       - Có kế hoạch cụ thể về tổ chức chuyên đề- Hội giảng cấp trường. Tổ chức Hội giảng khoa học, hiệu quả theo TT số 21/2010/TT_BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của BGD về Ban hành điều lệ Hội thi GV dạy giỏi các cấp. Đánh giá sát năng lực của giáo viên, khuyến khích GV sáng tạo trong tiết dạy, 

      - Có quy chế chuyên môn cụ thể rõ ràng, Quy chế được triển khai tới toàn thể GV và là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm,

     - Bám sát TT30/2014/TT-BGD&ĐT  để đánh giá HS

NV6: Công tác xây dựng đội ngũ GV- nhân viên:
- Tham dự đủ các lớp tập huấn do SGD- cấp trên tổ chức. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV tiểu học ( TT số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8 /2011 và quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV ( TT số 26/2012/TT- BGD&ĐT của BGD&ĐT  ngày 10/7/2012) và Công văn số 691/SGD&ĐT ngày 03/6/2014 của SGD&ĐT về kế hoạch bồi dưỡng CBQL và GV tiểu học hè 2015 và năm học 2015-2016.

- Thực hiện đúng quy định và có hiệu quả về các loại hồ sơ sổ sách theo quy định tại điều lệ trường tiểu học,

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, vận dụng thường xuyên CNTT vào quản lý. Báo cáo thống kê trung thực, kịp thời theo công văn số 9283/BGD&ĐT- GDTH ngày 27/12/2013 về việc triển khai phần mềm quản lý. Sử dụng phần mềm PCGD theo công văn số 7475/ BGD&ĐT- KHTC ngày 14/10/2013 về hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC…
- Khuyến khích GV tự bồi dưỡng, tự học, GV thường xuyên cập nhật thông tin trên trang website của trường và của phòng GD.

- Trường có kế hoạch bồi dưỡng cho cả năm học. Kế hoạch thiết thực, mang tính khả thi. Mỗi GV có kế hoạch bồi dưỡng riêng.
- Lập kế hoạch để CBGV dự học các lớp nâng chuẩn.

NV7: Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:

  7.1  Căn cứ TT số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và các văn bản hướng dẫn của BGD, SGD nhà trường chủ động lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn QG.
    - Lập kế hoạch dài hạn nhằm giữ vững Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và có kế hoạch xây dựng Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

    - Thường xuyên tự kiểm tra , rà soát các tiêu chí về trường chuẩn.

  7.2 Công tác kiểm định chất lượng GD

 Trường chủ động hoàn thiện các tiêu chí về kiểm định chất lượng. Thường xuyên tự đánh giá. Kết thúc việc đánh giá của trường vào cuối tháng 2. Chuẩn bị mọi điều kiện cho đánh giá ngoài nhà trường vào tháng 3.
 7.3: Công tác xây dựng thư viện:
      - Hoàn thiện sắp xếp, trang trí thư viện.

      - Bổ sung sách tham khảo, bộ đồ dùng đồng bộ, các trang thiết bị dạy học hiện đại  như máy vi tính…theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (TT số 15/2009/TT-BGD&ĐT ngày 16/7/2009) đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thực hiện công văn số 7842/BGD&ĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học.
    - Tạo thư viện xanh ngoài trời, HS có không gian vui chơi và đọc sách. Tạo mọi điều kiện để GV và HS tiếp cận với sách và tài liệu tham khảo.
     - Mua mới, thay thế, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của TT số 26/2011/TTLT-BGD&DT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế HS.
   - Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học môn tiếng Việt, Toán, TNXH.

· Khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học ngoại ngữ (chương trình 4t/tuần) .

· Khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học môn Âm nhạc, Tin học, Mỹ thuật.

· Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBGD, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm Đ D DH thong qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dung dạy học. Thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến và nhân rộng trong trường và ngành.
       7.4: Tổ chức tham gia các cuộc thi, các sân chơi

    - Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống vào các hoạt động của trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi d©n  gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện thực tế của trường và của địa phương. 
   - Hướng dẫn HS tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

    - Tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới. Dành thời gian tổ chức lễ đón HS lớp một.
     - Tổ chức “Tuần làm quen” đầu năm học mới đối với HS lớp 1, giúp các em thích nghi với môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học.

      - Tổ chức lễ ra trường, trao giấy chứng nhận của HT cho HS hoàn thành chương trình tiểu học với hình thức trang trọng, phong phú, tạo dấu ấn sâu sắc cho HS trước khi ra trường.
         - Tham gia thi giáo viên dạy giỏi các  cấp 

          - Tham gia thi  viết chữ đẹp học sinh cấp huyện, cấp tỉnh.


- Tham gia Olympic học sinh tiểu học cấp huyện, cấp tỉnh.

- Tham gia thi Tiếng Anh qua mạng Internet; Giải toán qua mạng Internet các cấp;

- Tham gia đầy đủ các phong trào do  ngành và cấp trên phát động.


- Liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, Olympic môn học, Olympic cấp học, bóng đá mi ni..
     7.5:  Thực hiện Đề án GD bơi

     - Triển khai có hiệu quả Đề án giáo dục bơi cho HS tiểu học. Có biện pháp tích cực để tăng số lượng HS biết bơi, nhất là đối với HS lớp 4-5. Khai thác và sử dụng có hiệu quả bể bơi.
NV8. Công tác khác:
8.1 Công tác GD thể chất - Y tế trường học-
 Lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động Giáo dục thể chất, y tế trường học và tổ chức thực hiện hiệu quả theo Công văn số 1010/GGD&ĐT-CTHSSV-CNTT ngày 27/8/2015 của SGD&ĐT Hải Dương.
-  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của PGD& ĐT.  Kết hợp với Y tế Huyện Cẩm Giàng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh. Thường xuyên tuyên truyền vận động học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện tốt việc giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh cá nhân, phòng tránh các dịch bệnh: cận thị, cong vẹo cột sống, đau mắt, lao phổi, dịch cúm gia cầm, tiêu chảy,…

- Ủng hộ, phối hợp để liên Ngành y tế triển khai  phòng chống dịch bệnh cho HS.

- Thực hiện tốt  hoạt động nội khoá, ngoại khoá về giáo dục thể chất.

- Từng bước chuẩn bị CSVC trường học, mua sắm trang thiết bị y tế  đáp ứng tiêu chuẩn quy định.
8.2 Công tác phối hợp - Quản lý
- Đổi mới công tác quản lí, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

- Tự bồi dưỡng thông qua năng lực theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng.

- Kế hoạch hoá các hoạt động, thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

- Quản lý chặt chẽ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Quản lý tốt hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và thực hiện  quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Tích cực trong công tác tham mưu với các cấp, các ngành có liên quan.

- Phối hợp công tác giữa nhà trường với đoàn thể quần chúng.

- Tiếp tục duy trì  công tác Xã hội hoá giáo dục.

-Tiếp tục tự đánh giá kiểm định chất l​ưîng GD
-Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, chính xác.

- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học
8.3.Công tác Chữ thập đỏ:

- Thành lập và củng cố đội xung kích CTĐ của trưêng,
- Làm tốt công tác thăm hỏi, ủng hộ, cứu trợ theo quy định của Hội cũng như ​ yêu cầu của cấp trên hoặc khi thấy cần thiết.

8. 4. Công tác tài chính.

          -Thực hiện các khoản thu góp theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch chi theo số kinh phí được giao.

- Chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính.

- Đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ.

8.5. Công tác tuyển dụng hợp đồng

- Tuyển dụng, hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy định, đảm bảo nhu cầu sử dụng của đơn vị.

III. BIỆN  PHÁP THỰC HIỆN.

1. Nhóm các biện pháp xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng các hoạt động chuyên môn.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức tư tưởng cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh: rèn tác phong làm việc khoa học tự giác thông qua các buổi hội họp, tọa đàm, các hoạt động tập thể. Cho CBGV đăng kÝ thực hiện các cuộc vận động...

- Các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành, nhiệm vụ trọng tâm của năm học đÒu ®​­îc nghiên cứu và triển khai kịp thời tới đúng đối t­​îng trong nhà tr­​êng.

 - Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tổ chức cử đi học, bồi dưỡng tại chỗ, tự bồi dưỡng. Xây dựng nhóm giáo viên, nhóm học sinh giúp đỡ nhau trong giảng dạy, học tập. Coi trọng công tác tự học là chủ yếu (Mỗi tổ  CM đều có GV cốt cán, Tổ tr​ëng linh hoạt lựa chọn thời gian họp tổ cho phù hợp. Xác định rõ nội dung học BD tập trung).

- Phát âm chuẩn L/N là 1 trong những tiêu chí đánh giá thi đua GV.

- Tổ chức các sân chơi bổ ích cho HS nhà trường như thi viết chữ đẹp, Rung chuông vàng, giao lưu hát dân ca, giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông, tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu các hoạt động TDTT, VHVN,  bóng đá, vÏ tranh, chăm sóc di tích văn hoá của địa phương…

- Tổ chức tham quan, học tập mở rộng tầm nhìn cho cán bộ giáo viên.

- BGH, các ®/c tổ tr​ưởng nghiên cứu thi giáo viên giỏi theo thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lựa chọn thời gian thi phù hợp, không gây áp lực cho GV. Hội thảo đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Ban giám hiệu, các ®/c Tổ tr​ưëng tích cực thăm lớp. dự giờ GV. Quản lý chặt chẽ chất lượng dạy học thông qua khảo sát, kiểm tra sát xao việc đánh giá HS theo TT 30.
-Tổ chức chuyên đề, hội thảo, họp tổ CM với nội dung thiết thực, ngư​êi chủ trì phải chuẩn bị nội dung chu đáo và ®­​îc duyệt tr​­íc  khi tiến hành.

- CBGV coi trọng việc tự học, tự bồi d​ưỡng
2. Nhóm các biện pháp về công tác thi đua, động viên khen thưởng

- Thông báo các văn bản về thi đua khen thưởng như: Luật thi đua, khen ,Thông tư 21/2008/TT-BGD&ĐT ngày 22/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; H​ướng dẫn về Công  tác thi đua khen thư​ëng của UBND huyện Cẩm Giµng(Ra ngày 18-10-2012) Các tiêu chuẩn thi đua của đơn vị. Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư 02/2011 của Chính phủ, hướng dẫn triển khai Nghị định 42/2010 của Chính phủ.

- Nhà tr​ưêng kết hợp cùng Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua với hình thức và nội dung phong phó, tạo sân chơi lành mạnh để CBGV thể hiện hết khả năng của mình,
- Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể gắn với các nhiệm vụ.

- Thực hiện dân chủ, công bằng trong thi đua tạo sự khuyến khích động viên những cá nhân tập thể tích cực .

- Tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến với danh hiệu cao.

- BGH làm tốt công tác kiểm tra đánh giá GV, đặc biệt là việc kiểm tra của HT

- Động viên, khuyến khích, thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho những cá nhân, tập thể có thành tích cao.

- Bình xét thi đua nghiêm túc, khách quan từ cấp Tổ, công khai kết quả trư​ớc khi báo cáo cấp trên.

3. Nhóm các biện pháp tăng cường cơ sở vật chất.

- Tham mưu với chính quyền địa phương khai thác nguồn kinh phí từ ngân sách, từ ngoài ngân sách để hỗ trợ xây dựng CSVC và các hoạt động giáo dục.

 
- Tăng cường công tác Xã hội hoá giáo dục, huy động kinh phí đóng góp từ cha mẹ HS  trên cơ sở công khai tự nguyện. Tr­​íc khi tổ chức phải ®­​îc sự nhất trí của UBND xã và PGD.
         - Sử dụng hợp lý và tích cực tuyên truyền để GV, HS có ý thức giữ gìn bảo quản CSVC hiện có.
4. Nhóm biện pháp quản lý tổ chức - hành chính

- Xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng kỷ cương nề nếp, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường 

-  Tiêu chí Xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học sinh tích cực là một trong những điều kiện đánh giá GV, HS.

- Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá thi đua phù hợp, sát thực, đảm bảo đúng nguyên tắc..

- Phân công cụ thể từng nội dung vÒ Kiểm định đánh giá chất lượng nhằm đảm bảo đúng tiến độ.

- Công khai kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra.

5. Nhóm biện pháp đổi mới công tác quản lý

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo, các ngành để tạo sự chỉ đạo đồng bộ - tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục.


- Đổi mới việc xây dựng kế hoạch. Kiểm tra thực hiện theo kế hoạch, bổ sung chỉnh lý kịp thời.

- Đổi mới công tác quản lý, công tác giảng dạy, Tiếp tục đưa khoa học công nghệ thông tin vào quản lý, giáo dục. Khuyến khích tạo điều kiện để giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Sử dụng đội ngũ, phân công lao động hợp lý, cụ thể nhằm phát huy sức mạnh của các cá nhân và tập thể.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, trao đổi thông tin hai chiều, đánh giá đúng thực chất, phân loại giáo viên, học sinh để có biện pháp bồi dưỡng hiệu quả.

- Làm tốt công tác tư vấn, thúc đẩy sau kiểm tra.

- Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, nhân viên, học sinh và thực hiện tốt quy chế dân chủ tr​­êng häc.

- Phối kết hợp 3 môi trường giáo dục đạt hiệu quả cao nhất - huy động sức mạnh đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng tham gia vào công tác giáo dục

- Đổi mới cách đánh giá trong quản lý, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chất lượng.

6. Các chỉ tiêu lớn.

   6.1. Tập thể: Lao động xuất sắc, 
  Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn đội đạt xuất sắc

  Thư viện đạt xuất sắc

  Hoàn thành Kiểm định chất lượng theo thời gian đã đăng kí

  Giữ vững phổ cập mức độ 2

 100% GV đăng kí không vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm học thêm dưới mọi hình thức

100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học. Không có GV xếp loại chuyên môn ở mức TB

          HS-GV: Dự đủ các cuộc thi, các cuộc giao lưu do Phòng GD và Sở GD, cấp trên phát động và đều có giải.

          Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 100%. Không có HS bỏ học

          HS  có thành tích tốt,  thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạt 80%

        HS hoàn thành chương trình tiểu học: đạt 100%

        HS lên lớp: đạt 98%

       100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vµ  đều biết bơi
   6.2. Danh hiệu cá nhân:
                        CSTĐ: 3-5 đc

                        LĐTT: 25-27 đc

   6.3 : Cơ sở vật chất:

   Bổ sung 30 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi. Bổ sung  5máy vi tính, 1 máy in. 

   Nâng cấp sân, cổng trường.  Sắp xếp lại các phòng chức năng khoa học và phù hợp.
   Trang trí lớp học theo mô hình trường tiểu học mới

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

                      Tổ chức thực hiện
1.Phân công trách nhiệm:

     ®/c Phạm Thị H​​ư¬ng(HT) phụ trách chung.

®/c Nguyễn Thị Hiền (PHT) phụ trách chuyên m«n,Kiểm định chất lượng, công tác  Phổ cập.

đ/c Nguyễn Văn Thành (CTCĐ): Phó ban thi đua.

đ/c Hoàng Thị Trang:                   Phụ trách TVĐD

®/c Nguyễn Thị DiÓn                    Bí thư​​ §oµn-Phô trách công tác VHVN 

®/c Nguyễn Thị Xuân:                 Tổng phụ trách đội.

đ/c Nguyễn Thị Minh  :               Tr​​ưởng ban Thanh tra ND

®/c L​​ư¬ng Thị Hiến:                    Tổ tưëng tổ 2-3.

®/c Nguyễn Thị Hiển:                   Tổ trư​​ëng tổ 1

®/c Nguyễn Thị Hương               Tổ trư​ëng tổ 4-5

®/c Vũ Tiến Quân:                       Kế toán kiêm văn th​ư
đ/c Nguyễn Thị Đăng Phượng:    Phụ trách Lao động VS

đ/c Nguyễn Bá Thuần:                 Phụ trách Phòng Tin học

đ/c Nguyễn Văn Soái:                  Phụ trách công tác TDTT
®/c Nguyễn Thị Liên:   thủ quỹ kiêm Y tế học ®​​ưêng, tổng hợp kết quả phổ cập

®/c Nguyễn Thị DiÓn: Thư​​ kÝ Hội đồng.

2.Hội đồng trư​​ờng :

           đ/c Phạm Thị Hương ( BT chi bộ- HT) :      Chủ tịch hội đồng.

          đ/c Nguyễn Thị Hiền (PBT chi bộ- PHT):     ủy viên

          đ/c Nguyễn Văn Thành ( CTCD):                  ủy viên
          đ/c Trần Đức Hoàn (TT tổ 4-5)                     ủy viên

          đ/c Vũ Tiến Quân (KT):                                ủy viên

              đ/c Nguyễn Thị Minh(UBKT Công đoàn) :   ủy viên
               đ/c Lương Thị Hiến (TT tổ 2-3)                    ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Oanh( GV)                          ủy viên        
               đ/c Nguyễn Thị Bảo ( GV)                            ủy viên
               đ/c Phạm  Thị Trang ( GV)                           ủy viên
       3.Ban Thi đua:
          ®/c Phạm Thị Hư​​¬ng(HT):                        Tr​​­ëng ban

               đ/c Nguyễn Văn Thành (CTCĐ):              Phó ban

          đ/c Nguyễn Thị Hiển (TT tổ 1):                ủy viên
     đ/c Nguyễn Thị Hiền (PHT):                    ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Xuân (TPTĐ):                 ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Minh(UBKT) :                ủy viên
                đ/c Lư​ơng Thị Hiến (TT tổ 2-3):               ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Hương (TT tổ 4-5)             ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Diển (BT Đoàn) :              ủy viên
  4.Tiểu ban phổ cập:

                          đ/c Phạm Thị Hư​​ơng(HT):   Tr​​ưởng ban

               đ/c Nguyễn Thị Hiền (PHT): Phó ban

               đ/c Nguyễn Thị Liên:            Thư​​ kí

               Các đồng chí nhân viên khác và giáo viên làm ủy viên

    5. Ban Chuyên môn:

                      đ/c Nguyễn Thị Hiền (PHT):               Trư​​ởng ban

                      đ/c Nguyễn Văn Thành(CTCĐ):           Phó ban

                                 đ/c Nguyễn Thị Hương  (TT tổ 4-5):    ủy viên
                           đ/c Nguyễn Thị Hiển (TT tổ 1):            ủy viên
                      đ/c L​​ương Thị Hiến (TT tổ 2-3):           ủy viên
                                đ/c Nguyễn Thị Minh(UBKT) :             ủy viên
       6. Ban Thư​​ viện:

                đ/c Hoàng Thị Trang(phụ trách TVĐD): Trư​​ởng ban

      đ/c Nguyễn Thị Hiền (PHT):                    Phó ban

                đ/c Nguyễn Thị Hiển (TT tổ 1):                 ủy viên
               đ/c Lư​​ơng Thị Hiến (TT tổ 2-3):                 ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Hương (TT tổ 4-5) :          ủy viên
     7.Ban khánh tiết :

             đ/c Nguyễn Bá Thuàn:          Trư​​ởng ban

                        đ/c Nguyễn Văn Thành:       Phó ban

                  đ/c Vũ Tiến Quân:                ủy viên
            đ/c Hoàng Thị Trang:            ủy viên
                       đ/c Nguyễn Thị Xuân:           ủy viên
                      đ/c Nguyễn Thị Đăng Phư​​ợng:     ủy viên
                      đ/c Ngô Thị Trang    :                  ủy viên
            8. Kiểm định chất lượng:

           ®/c Phạm Thị Hư​​¬ng(HT):                        Tr​​­ëng ban
           đc Nguyễn Thị Hiền (PHT)  Phó ban

               đ/c Nguyễn Văn Thành (CTCĐ):              Phó ban

          đ/c Nguyễn Thị Hiển (TT tổ 1):                ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Xuân (TPTĐ):                ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Minh(UBKT) :                ủy viên
                đ/c Lư​ơng Thị Hiến (TT tổ 2-3):               ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Hương (TT tổ 4-5)           ủy viên
                đ/c Nguyễn Thị Diển (BT Đoàn) :             ủy viên
               đ/c Vũ Tiến Quân (Văn thư- KT)               ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Liên (Y tế - Thủ quỹ) :    ủy viên           
                đc Hoàng Thị Trang (TV-ĐD):               ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Oanh( GV)                     ủy viên
               đ/c Nguyễn Thị Bảo ( GV)                      ủy viên
               đ/c Phạm  Thị Trang ( GV)                     ủy viên
Căn cứ vào nội dung trên, yêu cầu bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, của nhà trường và của từng bộ phận. Trên cơ sở đó, triển khai tới từng CBGV, CNV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, nảy sinh cần giải quyết, các phụ trách đầu việc có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời về BGH để có hướng chỉ đạo, xử lý, góp phần thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         Phạm Thị Hương
Trường Tiểu học Cẩm Văn
Kế hoạch tháng
Năm học 2015-2016
	Tháng
	Nội dung

	7/2013
	- Tu sửa CSVC (sửa nền lớp, tu sửa 5 phòng chức năng )
- Bàn giao HS hoàn thành ch​​​ơng trình Tiểu học cho THCS
-Tuyển sinh lớp 1

-Dự các lớp tập huấn do PGD-SGD tổ chức

-Dạy bơi theo đăng kí của phụ huynh
 

	8/2013
	  - Tiếp tục phụ đạo  học sinh yếu, học sinh trong diện kiểm tra lại.
  - Tổ chức Kiểm tra lần 2, xét lên lớp lần 2 cho học sinh lớp 1,2,3,4

 -  Họp đại diện phụ huynh HS các lớp, phụ huynh HS toàn trường
 - Thực hiện kế hoạch bồi dư​​​​ỡng hè cho CBQL, GV và dự các lớp tập huấn theo yêu cầu.
-Triển khai cho CBGV học tập về Quy định về hưu sớm, thôi việc…
 - Tiểu ban phổ cập tiếp tục làm việc.

 -Tham dự lớp tập huấn giáo viên dạy tiếng Anh lớp 1,2. Chư​ơng trình do công ty cổ phần giáo dục Victoria tổ chức. Tập huấn GV tiếng Anh lớp 3-4-5
  - Lập kế hoạch dạy học 10 buổi/tuần. Phân công chuyên môn và thời khóa biểu. GVCN tập trung ôn tập, tập duyệt văn nghệ, ĐHĐN, lao động vệ sinh chuẩn bị cho khai giảng.
-Bổ sung số liệu, rà soát các tiêu chí Kiểm định chất lượng

- Duyệt đơn của giáo viên soạn bài trên máy vi tính.

 - Học chính khóa tuần 1 từ 24 /8
-Tham mưu với UBND xã nâng cấp sân chơi bãi tập

	9/2013
	  - Tổ chức tốt ngày “Toàn dân đ​​ưa trẻ tới tr​​​​ường” và Khai giảng năm học mới. Phát động thi đua, kí cam kết hư​​​ởng ứng các cuộc vận động…Phát động tháng khuyến học, tháng an toàn giao thông.
 -Duy trì tốt nền nếp chuyên môn đầu năm học

 - Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm. Dự các lớp tập huấn theo yêu cầu.

 -Tập huấn phần mềm phổ cập mới. Tiếp tục tổng hợp số liệu Phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi, tự kiểm tra, lập tờ trình đề nghị UB huyện kiểm tra.

  -Triển khai học tập Nhiệm vụ năm học.

Tập huấn đánh giá xếp loại HS

  -Xây dựng kế hoạch, quy chế, thảo luận, đăng kí thi đua Năm học 2015-2016, chuẩn bị tốt cho Hội nghị CBVC.

    - Thành lập, tập luyện đội AEROBIC 

    -Phát động phong trào Xây dựng tr​​​ường học thân thiện, học sinh tích cực. Trang trí lớp học theo mô hình trư​ờng tiểu học mới.

  - Thông báo kế hoạch vaftoor chức  thi giáo viên giỏi cấp tr​ờng.

   - Phát động phong trào chống phát âm lệch chuẩn L/N
-Tiếp tục bổ sung số liệu, dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng

	10/2013
	  - Phát động thực hiện phát âm chuẩn L/N đến toàn thể GV, HS.
  -Tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2013-2014 (ngày 03/10), Hoàn thành đăng ký thi đua năm học 2014-2015

  -Tổ chức Đại hội Liên đội, Đại hội Đoàn TN

  - Đón đoàn kiểm tra PCGDTH đúng độ tuổi.

  -Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học.

  -Tổ chức cho HS nghe th​ư của Bác gửi CBGV, CNV ngành giáo dục(15/10)

    - Chuyên đề Đổi mới Sinh hoạt Tổ chuyên môn

-Sinh hoạt chuyên môn GV tiếng Anh

 - Hoàn thiện minh chứng cho kiểm định chất l​ợng(theo thời điểm)

  -Trang trí lớp học thân thiện theo mô hình Trư​ờng tiểu học mới
-Sắp xếp lại các phòng chức năng khoa học và hợp lý

-Bổ sung CSVC, sách tham khảo, trang thiết bị dạy học đảm bảo tiêu chuẩn của thư viện xuất sắc.

-Nâng cấp đường ống nước sạch

-Thực hiện GD bơi cho HS lớp 5

	11/2013
	   - Hội giảng chào mừng ngày Hiến ch​ương Nhà giáo (kết hợp thi GV giỏi cấp trư​​ờng)
 Triển khai nghiêm túc Dạy theo mô hình Trư​ờng tiểu học mới
-Tổ chức kiểm tra việc trang trí theo mô hình trường tiểu học mới ở tất cả các lớp.
 -Tổ chức Câu lạc bộ nhà giáo, gặp mặt CBGV nghỉ h​ưu
 - Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS ở một số GV

--Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo 3 cụm tr​ường
-Tiếp tục hoàn thiện Kiểm định chất lượng

-Tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn thư viện xuất sắc

Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp

	12/2013
	 - Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 22/12 (thi bóng đá mi ni khối 4,5)  
  -Tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch

-Thực hiện nghiêm túc Dạy 2 buổi/ngày

  -Tích cực tham m​​​ưu với địa phương xây dựng CSVC

  -Ôn tập và Kiểm tra định kỳ cuối học kì 1 cho HS

  -Tổng kết thi GVG cấp tr​ường
-Bồi dưỡng HS viết chữ đẹp

	01/2014
	  - Chuyên đề Dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt
 - Ban giám hiệu kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn đầu học kì II ở các lớp.

  - Hoàn thành hồ sơ, học bạ học kì 1.

  -Thi Olimpic Tiếng Anh trên mạng(cấp huyện)

 - Sơ kết học kì 1.Tự đánh giá  phong trào Xây dựng tr​​​​ờng học thân thiện học sinh tích cực.

  - Bồi d​ưỡng viết chữ đẹp cho HS

	02/2014
	 - Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch, BGH kiểm tra việc thực hiện đánh giá xếp loại HS của GV.
-Sinh hoạt chuyên môn Cụm tr​ờng lần 2

 - Tiếp tục bồi dư​​ỡng Olympic Tiếng Anh trên mạng.

  - Tổng kết thi GV giỏi cấp tr​ờng

	3/2014
	 - Chuẩn bị cho thi GV giỏi cấp Tỉnh
  - Kiểm tra chuyên đề một số hoạt động giáo dục của trư​​​ờng

  - Thi giải toán,Olym pich tiếng Anh trên mạng, Olimpic môn học
  -Thực hiện nghiêm túc công tác Bồi d​ỡng GV
-Hoàn thiện các tiêu chuẩn của Thư viện xuất sắc
   -Đón Kiểm tra công tác Kiểm định chất lượng

	4/2014
	  - Chỉ đạo thực hiện Giáo dục bơi cho HS
  - Tập trung phụ đạo học sinh yếu, đảm bảo sĩ số đ​ợc giao

  - Đón kiểm tra thi đua cuối năm học 

  - Tổng kết các chuyên đề đã triển khai trong năm học.

	5/2014
Tháng 6
Tháng 7
	  -Tổ chức kiểm tra kết hợp nghiệm thu bàn giao chất l​​​​ợng định kì cuối năm học
-Tiếp tục thực hiện Giáo dục bơI cho HS
  - Kiểm tra CSVC cuối năm

  - Thành lập ban Phòng chốnglụt bão, trực hè.

  - Hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp loại HS-GV cuối năm.

  - Tổng hợp kết quả cuối năm học, Tổng kết năm học. 

  - Tổ chức Lễ ra tr​​ường cho HS lớp 5

  - Tổ chức bàn giao HS về địa ph​​ương hoạt động hè.

  - Báo cáo thống kê cuối năm.

-Thực hiện Giáo dục bơi cho HS

-Thực hiện giáo dục bơi cho HS
-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV

Tổ chức bàn giao HS hoàn thành ch​ương trình tiểu học lên THCS

-Xây dựng kế hoach Bồi dư​ỡng CBQL, GV

-Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, tuyển sinh năm học mới

-Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn


                                                                    Cẩm Văn, ngày 05 tháng 10 năm 2015
	Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục  ( để báo cáo)

- Các Đầu việc nhà tr​​​ờng ( để thực hiện)

- L​​u VT.
	     Hiệu tr​​​ởng
                            Phạm Thị H​​​ơng
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